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1. Đặt vấn đề

   Pháp nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) về những tội phạm được thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động của pháp nhân hoặc vì lợi ích của pháp nhân không? Nói cách khác, có cần thiết phải thiết lập chế định TNHS của pháp nhân trong LHS không? Đó là vấn đề mà từ thời La Mã cổ đại đến nay đã và đang gây ra nhiều tranh luận gay gắt trong giới khoa học hình sự (KHHS) của nhiều nước trên thế giới. Những cuộc tranh luận này có thể hình như về mặt lý thuyết và thực tiễn đã được vượt qua tại các nước theo truyền thống common law như Anh, Hoa Kỳ, Canada, Australia..., khi Toà án các nước này đã chấp nhận nguyên tắc TNHS của pháp nhân rất sớm và hiện nay chế định TNHS của pháp nhân đã được thiết lập và trở thành một nguyên tắc cơ bản trong LHS của mỗi nước. Tuy nhiên, các cơ sở lý thuyết và cách thức thừa nhận, thiết lập nguyên tắc này cũng có sự khác nhau ở mỗi quốc gia trong truyền thống pháp luật này.

2. Lịch sử vấn đề

2.1. Tại nước Anh, vào giữa thế kỷ XIX các công ty, tập đoàn kinh tế lớn đã được thành lập và phát triển cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Vai trò của các tổ chức này ngày càng lớn mạnh và nó đã khống chế các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. 
Chủ nghĩa tư bản độc quyền hình thành, những khiếm khuyết của nền kinh tế thị trường bộc lộ sâu sắc. Lợi nhuận đã khiến các tổ chức kinh tế nói trên đưa ra những quyết định và thực hiện nhiều vụ áp phe lớn mà hậu quả của nó là hàng loạt các quan hệ xã hội quan trọng bị xâm phạm, các lợi ích căn bản của xã hội và của người tiêu dùng bị trà đạp, mà việc áp dụng các chế tài pháp lý của các ngành luật như Luật hành chính, Luật dân sự đã không đủ sức ngăn chặn. Bởi vậy, xuất phát từ chính sách hình sự và những lý do khá thực dụng, các Toà án common law của Anh đã áp dụng chế định TNHS của pháp nhân. 
Nghiên cứu các án lệ của các Toà án Anh liên quan tới TNHS của pháp nhân cho thấy, trong thời kỳ đầu, nguyên tắc này được áp dụng với các trường hợp pháp nhân không thực hiện các nghĩa vụ thuộc về pháp nhân và vì lý do của sự không hành động này mà pháp nhân đã phạm một tội gây hại cho cộng đồng. Việc buộc pháp nhân chịu TNHS về loại tội phạm này sẽ không gặp khó khăn, vì nó không đòi hỏi bằng chứng về lỗi (mens rea), và cũng không đòi tội phạm phải được thực hiện bằng hình thức hành động
. Thời gian sau đó, trong một số vụ án, Toà án Anh đã tuyên phạt pháp nhân phải chịu TNHS về các tội này trong cả trường hợp hành động phạm tội vi phạm nghĩa vụ pháp lý gây hại cho cộng đồng
. Từ đó bắt đầu sự phát triển quan trọng của chế định TNHS của pháp nhân trong LHS của nước này
. 

Năm 1880, trong một quyết định xử phạt một pháp nhân về tội phỉ báng và bôi nhọ (defamatory libel)
, Lord Blacburn, Thẩm phán Viện nguyên lão (house of lord) đã nhận định: “Trong một mức độ nhất định, tôi đồng ý là pháp nhân không thể phạm một trọng tội, không thể bị phạt tù, nếu phạt tù là loại hình phạt được luật quy định đối với trọng tội có liên quan. Một pháp nhân không thể bị treo cổ hoặc bị phạt tử hình nếu hình phạt như vậy là hình phạt cho trọng tội liên quan. Nhưng, phạt tiền có thể buộc một pháp nhân phải chịu và pháp nhân này có thể trả tiền bồi thường thiệt hại vật chất. Vì vậy, tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm cho rằng một thực thể pháp lý được thành lập với mục đích phát hành báo chí, không thể bị xét xử và tuyên phạt một hình phạt tiền... hoặc với quan điểm là một pháp nhân gây hại cho cộng đồng nhưng lại không thừa nhận pháp nhân này phạm tội gây thiệt hại đó hoặc một tội tương tự”.

         Một sự tiến triển quan trọng của nguyên tắc TNHS của pháp nhân được đánh dấu với sự hình thành của lý thuyết đồng nhất hóa mà nguồn gốc của nó được tìm thấy trong phán quyết đối với một vụ án năm 1915.
 
Trên cơ sở lý thuyết về đồng nhất hoá, thời gian sau đó các Toà án Anh đã thừa nhận TNHS của pháp nhân có thể được áp dụng đối với các tội phạm khác- các tội cần thoả mãn các dấu hiệu khách quan và cả các dấu hiệu chủ quan (actus và mens rea), chứ không chỉ đối với các tội theo chế độ trách nhiệm khách quan (strict liability) không cần có bằng chứng về lỗi.  

    Lý thuyết đồng nhất hoá cuối cùng đã được áp dụng thống nhất trong LHS nước Anh từ năm 1971, kể từ khi có quyết định trong vụ án “Tesco”
. 
    Năm 1987, ủy ban cải cách LHS của Anh đã trình Nghị viện Dự thảo BLHS (Draft Criminal Code). Trong Dự thảo này chế định TNHS của pháp nhân đã được ghi nhận tại Mục 30 như sau:

· Pháp nhân chịu TNHS cùng một tư cách như cá nhân về những tội phạm theo chế độ trách nhiệm tuyệt đối và trách nhiệm thay thế;
· Pháp nhân cũng phải chịu TNHS đối với những tội phạm khác, nếu những tội phạm này được thực hiện bởi một trong những người có trách nhiệm kiểm tra, giám sát (controlling officer) của pháp nhân và họ hoạt động trong khuân khổ chức năng của pháp nhân với mức độ lỗi cần thiết.  

Từ Anh, TNHS của pháp nhân dần dần được tiếp thu trong các nước thuộc truyền thống common law như:  Mỹ, Canada, Australia, New Zealand,...

 
2.2. Tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đứng trư​ớc tiến trình công nghiệp hoá đất nước, ngay vào cuối thế kỷ XIX, các Thẩm phán ở Hoa Kỳ đã theo tr​ường phái Anh thừa nhận: pháp nhân có thể bị trừng trị trên phương diện hình sự về những loại tội phạm không đòi hỏi yếu tố ý định phạm tội (Đạo luật hình sự Serman năm 1890 chống các Tờrớt). Đến đầu thế kỷ XX, các Toà án Hoa Kỳ đã áp dụng TNHS đối với pháp nhân phạm các loại tội có yếu tố ý định phạm tội và xác định những hành vi phạm tội của những cá nhân nhất định- những người quản lý mới có thể dẫn đến TNHS của pháp nhân. Bộ luật hình sự mẫu của Hoa Kỳ (Model Penal Code américain) đư​ợc soạn thảo năm 1962 bởi Viện Pháp luật Mỹ (Americain Law Institute) đã dự liệu các khả năng truy cứu TNHS đối với pháp nhân, tổ chức. 

Đối với những tội chịu chế độ trách nhiệm tuyệt đối, BLHS mẫu đã quy định chế độ TNHS của pháp nhân đư​ợc xây dựng dựa trên chế độ trách nhiệm đối với hành vi của ngư​ời khác. Liên quan tới các tội phạm đòi hỏi dấu hiệu lỗi, Bộ luật này chấp nhận áp dụng thuyết đồng nhất hoá như​ đã được phát triển và áp dụng tại Anh. 
Trong PLHS hiện nay của Hoa Kỳ, về cơ bản, có bốn loại văn bản pháp luật ở cấp độ Liên bang đề cập đến việc đấu tranh chống hoạt động phi pháp của các tập đoàn bằng các chế tài pháp lý hình sự là: 1) Các đạo luật chống Tờrớt; 2) Các đạo luật chống việc quảng cáo giả dối; c) Các đạo luật chống các vi phạm trong các quan hệ lao động và; 3) Các đạo luật chống các vi phạm về quyền tác giả và các quy định về nhãn hiệu hàng hóa. Ngoài ra, TNHS của pháp nhân còn được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác ở cấp độ liên bang. Đặc biệt là Đạo luật về kiểm tra tình trạng phạm tội có tổ chức (năm 1970) và Đạo luật về tổ chức có tính chất tội phạm hoạt động thường xuyên
.

2.3. ở Canada, tiếp thu kinh nghiệm của các Tòa án Anh trong việc giải quyết vấn đề TNHS của pháp nhân, từ cuối thế kỷ XIX, thời điểm mà những tổ chức quan trọng, đặc biệt là các công ty đường sắt ngày càng giữ một vai trò quan trọng về phư​ơng diện kinh tế, các Toà án Canada tiến hành xử lý về hình sự đối với pháp nhân phạm tội. Thời kỳ đầu, các cơ quan xét xử chỉ trừng phạt pháp nhân phạm các tội xâm phạm tài sản, tiếp theo là các tội phạm gây hại cho cộng đồng như gây tiếng ồn, làm ô nhiễm môi trường…, sau đó tiến tới trừng phạt các pháp nhân thực hiện những tội phạm khác. 


Các Toà án Canada, trên cơ sở các phán quyết đối với từng vụ án một dần dần xây dựng nên chế định TNHS của pháp nhân trong LHS của nước mình. Đáng chú ý nhất là phán quyết của Estey, Thẩm phán Toà án tối cao (TATC) trong vụ án năm 1985.
Đây được coi là phán quyết quan trọng nhất trên lĩnh vực TNHS của pháp nhân. Thẩm phán Estey, trong quyết định của mình đã nhấn mạnh sự cần thiết của học thuyết về đồng nhất hoá mà các Toà án Anh đang áp dụng. 

           Trong pháp luật thực định, lần đầu tiên TNHS của pháp nhân được ghi nhận trong BLHS của Canada. Điều 2 BLHS quy định các pháp nhân, các hội, các công ty, giáo sứ, hội đồng thị chính…là chủ thể của TNHS.

Vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Canada tiến hành cải cách PLHS. Năm 1976, ủy ban cải cách pháp luật của Canada đã đưa vấn đề TNHS của pháp nhân ra thảo luận và sau đó có những khuyến nghị có lợi cho chế định này. Mười năm sau, trong báo cáo có tiêu đề “Về tân pháp điển hoá pháp luật hình sự” ủy ban này đã đề nghị pháp điển hoá trong lĩnh vực TNHS của pháp nhân. 

Tuy vậy, vấn đề TNHS của pháp nhân chỉ được đặc biệt quan tâm sau khi xảy ra thảm họa ngày 9/5/1992 trong hầm lò Westray thuộc bang Nouvelle-écosse làm chết 26 công nhân. ủy ban điều tra sự việc do Thẩm phán K. Peter Richard lãnh đạo đã trình bày báo cáo tháng 11/1997 với tiêu đề: “Lịch sử của Westray”: “Một thảm họa dự báo tr​ước”. 


ủy ban này đã yêu cầu Chính phủ liên bang cần phải tiến hành một cuộc kiểm tra trách nhiệm của cán bộ và giám đốc nhà máy đối với những hành vi trái pháp luật của các cá nhân và pháp nhân và đồng thời trình lên Nghị viện những đề nghị sửa đổi cần thiết trong BLHS đến mức có thể buộc nh​ững ng​ười lãnh đạo pháp nhân và pháp nhân phải chịu TNHS về những vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn lao động xảy ra trong pháp nhân mình.

           Trước yêu cầu của ủy ban điều tra nêu trên và sau đó là của Tổng trưởng Công tố viện bang Nouvelle-écosse, Bộ trưởng bộ Tư pháp Canada đã chấp nhận nghiêng về vấn đề TNHS của pháp nhân. Khuyến nghị 73 đã cho phép trình bản kiến nghị và Dự án luật chứa đựng những quy định mới liên quan tới TNHS của pháp nhân.


Sau một thời gian soạn thảo và chỉnh lý, ngày 13/6/2003, Bộ trư​ởng Bộ tư​ pháp Martin Cauchon đã trình bày Dự án luật được biết đến dưới cái tên Dự án luật về Westray hay là Dự án luật C- 45, Luật sửa đổi BLHS. Dự luật này được thông qua ngày 7/11/2003 và có hiệu lực ngày 31/3/2004. 

     Luật sửa đổi BLHS (liên quan chủ yếu tới TNHS của pháp nhân) năm 2003 có những sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:

· Mở rộng chủ thể phải chịu TNHS, trong đó bao gồm tất cả các hiệp hội có cấu trúc và mục đích chung;
· Hiện đại hoá tiêu chuẩn người lãnh đạo “âme dirigeante”, trong đó bao gồm các cán bộ cấp trên;
· Pháp điển hoá các quy định về TNHS đối với các pháp nhân và các tổ chức khác;
· Thiết lập 10 yếu tố đòi hỏi Thẩm phán xét xử cần phải cân nhắc khi quyết định hình phạt;
· Nâng mức phạt tiền mà pháp nhân và các tổ chức khác phạm tội phải chịu đối với vụ án xét xử theo thủ tục tố tụng rút ngắn;
· Thiết lập những điều kiện của biện pháp thử thách tuỳ nghi đối với pháp nhân và các tổ chức khác phạm tội;
· Nghĩa vụ của pháp nhân và các tổ chức khác áp dụng các biện pháp phòng ngừa đối với ngư​ời lao động.

2.4. Đối với Australia: Là thuộc địa của Anh, nằm trong khối liên hiệp Anh, Australia đã tiếp nhận những kinh nghiệm xét xử cũng như lập pháp hình sự của Anh trong việc xử lý TNHS đối với pháp nhân. Năm 1995 Quốc hội Australia đã thông qua BLHS mới. Phần 12 dành riêng cho chế định TNHS của pháp nhân, đó là thành quả độc đáo, tư​ơng thích với những nguyên tắc cơ bản của TNHS của pháp nhân, đặc biệt là trong bối cảnh đặc biệt phức tạp của các pháp nhân. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tham khảo các công trình khoa học mới đây của nhiều tác giả
 và dựa trên khái niệm văn hoá pháp nhân (culture corporative) được coi như​ là cơ sở TNHS của pháp nhân. Khái niệm ý định phạm tội của pháp nhân (intention corporative) không chỉ giới hạn bởi ý định phạm tội có tính chất cá nhân của các nhân viên, ng​ười lãnh đạo hoặc của các Giám đốc pháp nhân, mà nó còn gắn với các chính sách thể hiện rõ ràng hoặc ngầm định h​ướng cho các hoạt động của pháp nhân. Phần 12 BLHS mới của Australia quy kết cho pháp nhân tất cả các hành vi phạm tội của  người làm công hoặc nhân viên của nó, nếu pháp nhân cho phép họ thực hiện các hành vi đó. Cũng như LHS của Hoa Kỳ hoặc Canada, BLHS mới này đã tiếp thu các thuyết về trách nhiệm đối với hành vi của người khác và thuyết đồng nhất hoá. Tuy nhiên, Đạo luật này của Australia đã thực hiện đư​ợc một bư​ớc tiến quan trọng so với LHS các nước đang nghiên cứu trong việc định nghĩa khái niệm lỗi pháp nhân. Đối với vấn đề này, khái niệm văn hoá pháp nhân đã tác động trực tiếp vào việc thực hiện tội phạm là một khái niệm rất hấp dẫn, rất mới. Nó rất có ý nghĩa nhất là đối với việc xác định TNHS liên quan tới thực thể kinh tế rất lớn (các công ty hoặc tập đoàn kinh tế lớn), tức là cần xác định được cái gì là môi trư​ờng, các sức ép về tổ chức, tâm tính bao quanh pháp nhân có thể thúc đẩy việc thực hiện tội phạm. Khái niệm văn hoá pháp nhân cho phép Toà án quy kết TNHS đối với pháp nhân, mặc dù không xác định được lỗi của cá nhân cụ thể có thể đồng nhất hoá với lỗi của pháp nhân. Nh​ư vậy, quan niệm về văn hoá pháp nhân là câu trả lời độc đáo đối với những chỉ trích của nhiều luật gia các nước theo truyền thống common law về tính chặt chẽ của thuyết đồng nhất hoá mà các Toà án nước Anh đang áp dụng. 

3.  Phạm vi áp dụng trách nhiệm hình sự của pháp nhân
3.1. Pháp nhân với tư cách là chủ thể của TNHS


3.1.1 Nghiên cứu pháp luật của Anh
cho thấy thực thể có tư cách pháp nhân trong Luật của Anh có thể là một tổ chức hoặc cá thể: Thực thể cá thể (corporation sol) chỉ có một thành viên và những người kế thừa thành viên đó. Thực thể tổ chức liên kết "corporation agregate" là các công ty đăng ký theo luật Công ty 1985 (Companies Acts), bao gồm Công ty TNHH cổ phần (company limited by shares); Công ty bảo chứng (company limited by guarantee); Công ty trách nhiệm vô hạn (unlimited company). Hầu hết các công ty này là theo hình thức hợp nhất và vì thế nó có tư cách pháp nhân khác với tư cách pháp nhân của các thành viên công ty. Một công ty có thể được thành lập theo hai hình thức: công ty tư nhân hoặc công ty công. Theo LHS của Anh, tất cả các công ty nêu trên đều có thể là chủ thể của TNHS, tức là nó có thể phạm tội và phải chịu TNHS. 

 
 Với Luật giải thích các đạo luật năm 1978 (Interpretation Act) của Anh,  mà theo đó, khái niệm “person” bao gồm cả tổng thể những cá nhân liên kết với nhau mặc dù những nhóm, hội hoặc hiệp hội đó (unicorporated association) trong thực tế không có tư cách pháp nhân, tức là nó không có khả năng hưởng các quyền và gánh vác các nghĩa vụ pháp lý nhất định. Những nhóm, hội, hiệp hội này theo luật hình sự của Anh vẫn có thể coi là chủ thể của TNHS nếu phạm tội.
   
Như vậy, trong LHS Anh, pháp nhân với tư cách là chủ thể của TNHS có thể là những thực thể tổ chức hoặc thực thể cá thể có tư cách pháp nhân, nhưng cũng có thể là các nhóm, hội, hiệp hội... không có tư cách pháp nhân. 


3.1. 2. Tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, căn cứ vào Điều 207 BLHS mẫu năm 1962 của Mỹ, thì không chỉ có các tập đoàn - các pháp nhân, mà cả các hiệp hội không có tính chất tập đoàn - các tổ chức được thành lập bởi Chính phủ hoặc được thành lập với tính chất là một cơ quan của Chính phủ để thực hiện chương trình của Chính phủ, đều có thể bị truy cứu TNHS.

Nghiên cứu cho thấy LHS Hoa Kỳ không chỉ truy cứu TNHS đối với pháp nhân công và pháp nhân tư
 mà còn truy cứu cả các tổ chức.

Tổ chức theo cách hiểu chung gồm tập hợp một nhóm người cùng nhau thực hiện một hoặc một số hành vi nhằm phục vụ một lợi ích nào đó. Tổ chức có thể là pháp nhân, nếu tổ chức đó có đầy đủ các dấu hiệu theo quy định hoặc cũng có thể không phải là pháp nhân, ví dụ như: Công ty tư nhân và Công ty hợp danh không được coi là pháp nhân. Khái niệm tổ chức được hiểu theo nghĩa rộng hơn về đối tượng so với khái niệm pháp nhân, bao gồm 

 bất kỳ một thể nhân, một hội, một tập đoàn, một liên hiệp hay một pháp nhân khác, cũng như bất kỳ một hiệp hội hay một nhóm người nào thực tế có liên quan với nhau (mặc dù không tạo thành một pháp nhân).
3.1.3. Kết quả nghiên cứu PLHS Canada cho thấy, trước khi có Luật sửa đổi BLHS năm 2003, Điều 2 BLHS đã quy định những thuật ngữ “người nào”, “cá nhân”, “người” và “chủ sở hữu” bao gồm cả các pháp nhân, các hội, các công ty, giáo sứ, hội đồng thị chính.
            Luật sửa đổi bổ sung BLHS chỉ đề cập đến TNHS của pháp nhân và không thay đổi những quy định về TNHS của thể nhân. Luật này không chỉ tập hợp hoá các quy định về TNHS pháp nhân đang có hiệu lực thi hành mà đồng thời còn hiện đại hoá nó nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề TNHS liên quan tới đến tính phức tạp càng tăng lên của các thực thể có tổ chức trong xã hội.

Theo Điều 2 BLHS sửa đổi, chủ thể của TNHS pháp nhân bao gồm:

a/ Đoàn thể công lập, pháp nhân, hội, công ty, hội công-nhân, xí nghiệp, hiệp đoàn chuyên nghiệp hoặc hội đồng thị chính;

b/ Hiệp hội mà đồng thời:

(i) được thành lập vì mục đích chung,

(ii) có cơ cấu tổ chức riêng;

(iii) được quảng bá công khai như là một tổng hội cộng-nhân. 

  
Như vậy, chủ thể của TNHS của pháp nhân theo quy định trên là rất rộng, nó có thể là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức, đảng phái chính trị, các nhóm, các pháp nhân, các công ty, xí nghiệp, các nghiệp đoàn, các đoàn thể công lập, hội đồng thị chính tỉnh, khu,  quận, công xã…


Khái niệm chủ thể của TNHS của pháp nhân nêu trên bao gồm cả tổng thể những cá nhân liên kết với nhau, mặc dù những nhóm, hội hoặc hiệp hội đó (unicorporated association) trong thực tế không có tư cách pháp nhân, tức là nó không có khả năng hưởng các quyền và gánh vác các nghĩa vụ pháp lý nhất định. Những nhóm, hội, hiệp hội này vẫn có thể coi là chủ thể của TNHS của pháp nhân nếu phạm tội.

Tóm lại: Trên cơ sở phân tích các quy định pháp luật và thực tiễn xét xử của các nước theo truyền thống thông luật cho thấy quan niệm về chủ thể chịu TNHS của pháp nhân là rất rộng. Pháp nhân, tổ chức với tư cách là chủ thể của TNHS có thể là những thực thể tổ chức hoặc thực thể cá thể có tư cách pháp nhân (corporations), nhưng cũng có thể là các nhóm, hội, hiệp hội... không có tư cách pháp nhân. Chủ thể chịu TNHS của pháp nhân không chỉ là những pháp nhân, tổ chức theo luật tư mà còn bao gồm cả những pháp nhân, tổ chức theo luật công phạm tội (các pháp nhân theo luật công hoặc luật tư- như cách phân biệt theo hệ thống civil law).

3.2. Các tội phạm có thể quy kết cho pháp nhân
    Pháp nhân có thể bị truy cứu TNHS về những loại tội phạm nào?           

Thông thường, đối với những tội phạm theo đúng nghĩa được cấu thành bởi hai yếu tố cần thiết trước tiên: yếu tố khách quan (actus reus) và yếu tố chủ quan- lỗi (mens rea). Thế nhưng, trong luật của các nước theo truyền thống Common Law lại có những tội phạm theo chế độ trách nhiệm tuyệt đối - hay còn gọi là trách nhiệm khách quan (strict liability) và các tội phạm theo chế độ trách nhiệm về hành vi của người khác - hay còn gọi là trách nhiệm thay thế (vicarious liability). 

· TNHS của pháp nhântrong khuân khổ TNHS khách quan (strict liability) hoặc trong khuân khổ TNHS thay thế (vicarious liability):

· “Strict liability”, đó là TNHS khách quan không có ý định phạm tội (mens rea). Đây là chế định đặc biệt trong LHS của Anh, Hoa Kỳ, úc, Canada và một số nước khác theo truyền thống common law, được áp dụng đối với cả pháp nhân và thể nhân phạm tội. Trong khi, trong common law chỉ có một vài tội phạm dựa trên chế độ TNHS khách quan, thì ngược lại phạm vi áp dụng nó được mở rộng trong luật thành văn (statute law).
·  ”Vicarious liability” là trách nhiệm pháp lý của một người về hành vi  phạm tội của người khác thường đó là người làm thuê nhưng đôi khi cũng là người ký hợp đồng hay người đại lý độc lập mặc dù người chịu trách nhiệm không phải là người có lỗi. Một người chủ chịu trách nhiệm thay cho các nhân viên của mình khi ông ta ra lệnh hay cho phép họ hành động sai trái hay khi hành vi sai phạm xảy ra trong quá trình làm việc của các nhân viên cấp dưới.   

·  TNHS của pháp nhân đối với các tội phạm phụ thuộc vào bằng chứng về lỗi (mens rea):

         Thông thường tội phạm chỉ có thể được cấu thành nếu tồn tại đồng thời hành vi khách quan và lỗi và hai yếu tố này tạo thành một thể thống nhất với nhau. Lỗi (mens rea) có thể là ý định phạm tội hoặc lỗi vô ý, được quy kết cho chủ thể thực hiện tội phạm – người khả năng nhận thức và khả năng đIều khiển hành vi của mình. Một câu hỏi được đặt ra là một pháp nhân có thể phạm một tội đòi hỏi yếu tố lỗi (mens rea) không?

          Trong thực tiễn xét xử của Toà án các nước đang nghiên cứu thì TNHS của pháp nhân được áp dụng cho mọi loại tội phạm trong Common Law hoặc Luật thành văn (statute law) trong đó bao gồm cả các tội được thực hiện bằng ý định phạm tội, vô ý cẩu thả hay khinh xuất, trừ một số trường hợp ngoại lệ sau mà TNHS của pháp nhân không đặt ra trong LHS nước Anh, đó là: 

· Những tội phạm nghiêm trọng bị trừng phạt bởi hình phạt tù hoặc hình phạt tử hình và không phải là hình phạt tiền;
· Một số loại tội phạm khác vì bản chất của nó, nên pháp nhân không thể thực hiện được như: Tội vi phạm chế độ một vợ một chồng (bigamy offence); tội cưỡng dâm (rape offence) được quy định trong Luật quy định các tội phạm về tình dục [Secxual offences (Amendment) Act 1976]; các tội được quy định trong Mục 58 của Luật quy định về các tội phạm chống lại con người [Offences against the person Act 1861] mà theo quy định tại Mục này cho phép trừng trị hành vi tiêu dùng sản phẩm nhằm mục đích làm xảy thai(2); tội phạm khai gian trước toà [perjury offence] theo Mục 1(1) của Luật về tội khai gian trước toà năm 1911 (perjury Act). Ngoài các tội này ra theo Leigh
 thì những trọng tội buộc trong mặt khách quan có hành vi dùng bạo lực (các tội phạm bạo lực) là một trong những tội thuộc phạm trù đầu tiên mà các Toà án loại trừ rõ ràng ra khỏi phạm vi áp dụng TNHS của pháp nhân. 

Tóm lại: Theo thực tiễn xét xử của các Toà án và pháp luật thành văn trong các nước theo truyền thống common law thì về nguyên tắc TNHS của pháp nhân được áp dụng cho mọi loại tội phạm, dù nó là loại tội phạm theo chế độ trách nhiệm khách quan (strict liability) hoặc trong khuân khổ trách nhiệm thay thế (vicarious liability), hoặc các loại tội phạm đòi hỏi yếu tố lỗi (mens rea), trừ một số tội phạm mà theo Luật của Anh không áp dụng chế độ TNHS của pháp nhân như đã nêu trên.

     
Quy định này tương tự như Điều 51 BLHS Hà Lan và Điều 5 của BLHS Bỉ, nhưng so với quy định trong LHS của Pháp và của Trung Quốc thì phạm vi áp dụng TNHS đối với các tội phạm được quy định trong LHS các nước theo truyền thống common law là rộng hơn nhiều. Điều 121-2 BLHS mới của Pháp quy định: Pháp nhân chỉ chịu TNHS về những trường hợp mà luật hoặc nghị định có quy định. Điều 30 BLHS năm 1997 của Trung quốc cũng quy định tương tự như trên. 

4. Các điều kiện áp dụng TNHS đối với pháp nhân

    
Các Toà án common law đã chấp nhận quan điểm mà theo nó cần thiết giữ lại TNHS pháp nhân (corporation). Tuy nhiên, những cơ sở lý luận và cách thức thừa nhận loại trách nhiệm này ở mỗi nước có sự khác nhau. Nghiên cứu cho thấy trong các nước theo truyền thống common law, có hai lý thuyết quan trọng và là chủ yếu được áp dụng cho phép quy kết TNHS đối với pháp nhân:

4.1. Trách nhiệm đối với hành vi của người khác (respondeat superior)
 Theo trường phái trách nhiệm đối với hành vi của người khác thì một người có thể bị chịu trách nhiệm về các hành vi của người khác. áp dụng đối với pháp nhân, lý thuyết này cho phép tính tới trách nhiệm của tổ chức về những hành vi của các thnàh viên của pháp nhân, tổ chức. Trường phái này được phát triển có nguồn gốc từ lĩnh vực trách nhiệm dân sự, được áp dụng trong lĩnh vực hình sự chủ yếu là đối với các tội phạm chịu trách nhiệm tuyệt đối

Một trong những luận điểm chê trách thuyết này là vì nó vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trách nhiệm trên cơ sở lỗi cá nhân, bởi vì lỗi của một người lại bị quy kết một cách tự động cho người khác, mặc dù không có lỗi cá nhân từ phía họ.

Trong thực tế, thuyết này được áp dụng rất chặt chẽ, nó đòi hỏi mối quan hệ lệ thuộc giữa người chủ chủ và người lao động đã thực hiện tội phạm để xác định TNHS đối với người chủ (người sử dụng lao động). 

Hiện nay, lý thuyết TNHS đối với hành vi của người khác còn được áp dụng bởi các Toà án Anh và Mỹ,
 nhưng bị loại bỏ bởi thực tiễn xét xử ở Canada và một số nước khác như là cơ sở của TNHS pháp nhân, nhất là liên quan tới các tội phạm đòi hỏi yếu tố lỗi.
 Trong quyết định vụ án “Min. de l’ Emploi et de Immigration c.Bhatnager” năm 1990.
 TATC của Canada đã chỉ rõ là việc áp dụng trường phái trách nhiệm trên cở sở hành vi của người khác trong LHS là đối lập với các nguyên tắc cơ bản của nền tư pháp dân chủ. 

4.2. Lý thuyết về sự đồng nhất hoá

Từ gần một thế kỷ nay các Toà án Anh đã xây dựng TNHS của pháp nhân trên nền tảng lý thuyết đồng nhất hoá. Ngày nay lý thuyết về đồng nhất hoá được áp dụng để quy kết TNHS đối với pháp nhân ở tất cả các nước theo truyền thống common law. Theo nguyên tắc này, các pháp nhân phải chịu TNHS về những hành vi phạm tội được thực hiện bởi những người có vị trí lãnh đạo trong pháp nhân, vì lợi ích của pháp nhân đó. Những người này phải hành động hoặc không hành động trong khuân khổ các quyền hạn hoặc chức năng của mình. Hành vi của pháp nhân được thực hiện thông qua "một hay nhiều người có trách nhiệm kiểm tra việc tập đoàn thực hiện các quyền của họ như thế nào. Và chính một hay nhiều người này làm việc để thực hiện các quyền ấy. Điều này đã được lý giải ở chỗ: ý chí và những dự định của cơ quan điều hành hoạt động của tập đoàn (ban giám đốc), hội đồng quản trị hay bản thân giám đốc, cũng chính là những người kiểm tra hoạt động của tập đoàn viên, tập đoàn phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi của những người kiểm tra".

Trong bối cảnh này, TNHS của pháp nhân, cũng như đối với các cá nhân, là trực tiếp và thực sự không phát sinh từ việc áp dụng lý thuyết về trách nhiệm đối với hành vi của người khác.

Như trên đã trình bày, lý thuyết về đồng nhất hoá có nguồn gốc từ phán quyết trong vụ án điển hình (leading case) “Lennard’s Carrying Company Ltd. v. Asiatic Petroleum Company Ltd” năm 1915.
 Viện nguyên lão (House of Lords) trong khi xử lý vụ án này đã cho rằng một số người chủ yếu có quyền quyết định trong pháp nhân được đồng nhất hoá với pháp nhân tới mức các hành vi mà họ thực hiện vì lợi ích của pháp nhân luôn luôn được đánh giá như là các hành vi của pháp nhân. Toàn bộ yếu tố lỗi thuộc về những người này cũng được coi là của pháp nhân.

        Như thế, trên cơ sở lý thuyết này, các Toà án Anh đã chấp nhận áp dụng TNHSPN đối với các tội đòi hỏi thoả mãn đồng thời các yếu tố khách quan và chủ quan (actus và mens rea), chứ không chỉ đối với các tội theo chế độ  trách nhiệm khách quan không cần có bằng chứng về lỗi (strict liability).  Sau đó, trong vụ án "Mousell Brothers Ltd. v. London and North- Western Raiway Company" Toà án tiếp tục khẳng định pháp nhân chỉ có thể hành động thông qua nhân viên và những người giúp việc của mình. Hành động và 

ý định phạm tội của những người này là hành động và ý định phạm tội của pháp nhân.

  
Trong hai quyết định năm 1944
 Toà phúc thẩm hình sự, xác định thuyết đồng nhất hoá được áp dụng trong lĩnh vực hình sự khi tuyên phạt hai công ty vô danh về hành vi gian lận mà những người lãnh đạo của nó - những người cũng bị trừng phạt về hình sự trong hai vụ án này.

Năm 1957, trong phần nhận định về vụ án “H.L. Bolton (Eningeering) Company Ltd. v. T.J. Graham &Son Ltd”
 Lord Denning đã so sánh công ty với cá nhân như sau: “Một công ty có thể, với nhiều danh nghĩa, được so sánh với con người. Nó có bộ não, có trung tâm thần kinh, kiểm tra những gì nó làm. Nó cũng có tay để cầm công cụ và hành động theo các mệnh lệnh của hệ thần kinh trung ương”. Kết luận này sau đó được Lord Willmer, Thẩm phán Toà án phúc thẩm (Court of Appeal) viện dẫn trong vụ án “Artur Guiness, Son& Company (Dublin) Ltd.v. The Freshfield (owners), The “Lady Gưendoler) năm 1965” và vụ án “John Henshall (Quarries) Ltd.v. Harvey năm 1965”, John Henshall (Quarries) Ltd.v. Harvey năm 1965.

    
 Lý thuyết đồng nhất hoá cuối cùng đã được áp dụng thống nhất trong trong LHS Anh từ năm 1971, kể từ khi có quyết định của Lord Reid trong vụ 

án “Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass” [Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass”.
 Trong phán quyết này, Lord Reid đã giải thích thuyết đồng nhất hoá trong việc phân biệt sự khác nhau giữa các cá nhân- những người có tinh thần và có tay để thực hiện ý định của mình và các pháp nhân không có những khả năng đó. Sau đó, Lord Reid giải thích là trong một số vụ án, có thể nói rằng cá nhân là sự hóa thân của công ty. Công ty nghe, nói qua cá nhân của công ty, trong khuôn khổ thẩm quyền của nó, và tinh thần của nó là tinh thần của công ty. Nếu là tinh thần tội lỗi, thì lỗi này thuộc về công ty.     

 ở Anh hiện nay, lý thuyết đồng nhất hoá đòi hỏi duy nhất người lãnh đạo, chính người này nắm giữ vai trò trung tâm của tổ chức mới hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết của lỗi và như vậy tội phạm họ thực hiện mới có thể quy kết được cho pháp nhân. Các Toà án Anh không chấp nhận quan điểm cộng các lỗi nhỏ của một loạt người bên trong pháp nhân để làm một lỗi nặng hơn có thể buộc pháp nhân phải gánh chịu.  

  
Năm 1987 trong Dự thảo BLHS, vấn đề TNHS của pháp nhân được giải quyết tại Mục 30,
 trong đó quy định: 

· Một pháp nhân chịu TNHS với cùng một tư cách như đối với thể nhân về những tội phạm chịu chế độ trách nhiệm thay thế và trách nhiệm tuyệt đối [Mục 30(1)]. 
· Một pháp nhân chịu TNHS về những tội phạm khác nếu những tội phạm này được thực hiện bởi một trong những “controlling officer”, người hành động trong khuân khổ chức năng của pháp nhân với mức độ mens rea đòi hỏi [Mục 30(2)].

    Lý thuyết về đồng nhất hoá xuất phát từ thực tiễn xét xử của Anh như đã nêu trên đã được tiếp nhận ở tất cả các nước trong truyền thống common law để xử lý vấn đề TNHS của pháp nhân. 

  Tuy nhiên, trong thực tiễn xử lý vấn đề TNHS của pháp nhân trong các nước này đã nẩy sinh những vướng mắc nhất định mà chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu trong từng vụ án cụ thể nhằm xác định ai trong pháp nhân đã thực hiện hành vi cấu thành tội phạm có thể là người lãnh đạo của công ty, tức là người đại diện của pháp nhân. 

      Theo thực tiễn xét xử của Toà án và theo Mục 30 Dự thảo BLHS của Anh thì một pháp nhân chịu TNHS về những tội phạm do“controlling officer”, thực hiện trong khuân khổ chức năng của pháp nhân và hội tụ các yếu tố của lỗi trong chính bản thân người này {(Mục 30 (2)}.

   “Controlling officer” ở đây được hiểu là tất cả những người được pháp nhân giao thẩm quyền kiểm tra, giám sát với tư cách là “director manager”, “secretary” hoặc “officer” khác đảm nhận chức năng tương tự [(Mục 30 (3) (a)]. 
    “Controlling officer”, trong khuân khổ chức năng của mình, cần phải:

· hành động với tư cách của “controlling officer” chứ không phải tư cách cá nhân;
· nếu người này hành động với tư cách là người được ủy quyền, họ phải phạm một tội trong khuân khổ các chức năng mà họ đã được ủy quyền;
·  họ không được hành động với mục đích gây thiệt hại cho pháp nhân.

    Đặc biệt, trong Luật về tội ngộ sát năm 2007 (Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007), có hiệu lực ngày 6/4/2008 đã quy định một tội phạm mới nhằm đơn giản hóa việc trừng phạt pháp nhân trong trường hợp vô ý làm chết người, được áp dụng đối với các tổ chức, nghiệp đoàn và một số cơ quan công quyền... trong đó có quy định các điều kiện lỗi của tổ chức như sau:
(i) Tổ chức hoặc quản lý các hoạt động của nhà máy cần là khởi nguyên của hậu quả chết người;

(ii) (ii) Cái chết cần phải là hậu quả của sự không tôn trọng nghiêm trọng nghĩa vụ cẩn trọng đối với người bị hại;

(iii) (iii) Tổ chức hoặc quản lý các hoạt động của nhà máy bởi người lãnh đạo cần phải là yêu tố quan trọng của sự thiếu nghiêm trọng sự cẩn trọng. 

Để xác định lỗi của tổ chức, Bồi thẩm đoàn cần phải tính đến một số yếu tố, ví dụ như: sự vi phạm các đạo luật áp dụng liên quan đến sức khỏe hoặc mức đố thiếu trong quản lý.

Bồi thẩm đoàn dựa vào những nguyên tắc, những hệ thống, thói quen, tập quán hoặc là các hoạt động tổ chức trong tổ chức đó là thói quen cho những thiếu sót như trên trong quản lý.

Phạm vi áp dụng luật mới tương đối rộng, liên quan đến các lĩnh vực sức khỏe, an toàn, môi trường...

    Cũn tại Hoa Kỳ, trong thực tiễn xét xử cho thấy pháp nhân có thể bị chịu trách nhiệm không chỉ về những hành vi phạm tội của cán bộ quản lý trong khuôn khổ chức năng của pháp nhân mà nó được mở rộng hơn rất nhiều dựa trên một phán quyết của Toà án tối cao (Supreme Court) năm 1909: “Anything done or omitted to be done by a corporation… which, if done or omitted to be done by any director or officer thereof, or any receiver, trustee, lessee, agent or person acting for or employed by such corporation … shall also be held to be a misdemeanor committed by such corporation, and upon conviction thereof it shall be subject to like penalties…”.
 

   
 BLHS mẫu của Hoa Kỳ không chỉ thừa nhận thuyết đồng nhất hoá, mà còn có sự thừa nhận ngầm là hành vi khách quan (actus reus) và lỗi (mens rea) của tội phạm có thể là vụ việc của hai ng​ười khác nhau, chứ nhất thiết không cứ phải hội tụ trong một người.

   
Năm 1970, TATC đã áp dụng TNHS của pháp nhân với các trường hợp không hành động của ng​­êi cấp dưới: “In providing sanctions which reach and touch th​e individuals who execute the corporate mision …the Federal Food, Drug and Cosmetics Act imposes not only a positive duty to seek out and remedy violations when they occur but also, and promarily, a duty to implement measures that will insure that violations when not occur. The requirement of foresight and vigilance imposed on responsible corporate agents are beyond question demending, and perhaps onerous, but they are not more stringent than the public has a right to expect of those who voluntary assume positions of authority in business enterprises…”.

 
  Theo PGS. TSKH Lê Cảm, nghiên cứu các quy định của PLHS Hoa Kỳ ở cấp độ liên bang cho thấy, trừ những trường hợp được quy định trực tiếp trong luật ra, nói chung pháp nhân, tổ chức phải chịu TNHS trong những trường hợp sau: 

· Khi tổ chức không thực hiện các nghĩa vụ do pháp luật quy định cho tổ chức phải thực hiện;
· Khi  người đại diện có thẩm quyền của tổ chức thay mặt cho nó thực hiện hành vi trong giới hạn các chức năng của mình vì lợi ích của tổ chức, nhưng hành vi đó do sự sơ xuất đã dẫn đến vi phạm điều cấm của LHS;
· Hành vi đó được người đại diện có thẩm quyền thực hiện vì lợi ích của tổ chức không đáp ứng được các yêu cầu được đặt ra, nhưng đã được pháp nhân, tổ chức nhất trí hoặc phê chuẩn. 
 

  
Còn ở Canada, trong quyết định quan trọng “Canadian Dredge & Dock Co.c. La Reine (1985),
 TATC đã chấp nhận thuyết đồng nhất hoá để thiết lập TNHS của pháp nhân, nhưng lại có những điều chỉnh nhất định. 

Trong khi thừa nhận cơ sở lý thuyết này của người Anh, Thẩm phán Estey xét xử vụ án này đã mở rộng phạm vi những người mà hành vi phạm tội của họ có thể dẫn đến TNHS đối với pháp nhân. Đó là hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, người quản lý và bất cứ ai nhận được sự ủy quyền của hội đồng quản trị. TATC thừa nhận là sự ủy quyền và ủy quyền lại quyền của trung tâm đầu não của pháp nhân (đặc biệt là đối với các tập đoàn kinh tế lớn) trong các thực thể khác nhau về địa lý không ngăn cản việc áp dụng thuyết đồng nhất hoá.


 Theo quyết định St. lawrence, và một số quyết định khác, thì một công ty có thể có nhiều người lãnh đạo. Ví dụ, trong các công ty vận tải, tất yếu phải được vận hành bởi sự ủy quyền và ủy quyền lại của quyền lực trung

tâm; bởi sự phân chia và bị phân chia lại của các trung tâm đầu não; và bởi sự phân quyền thông qua sự ủy quyền của các cơ quan lãnh đạo công ty. Chỉ có những những nhân viên của công ty mà đối với họ các thẩm quyền liên quan tới sự lãnh đạo công ty được ủy quyền có thể dẫn tới trách nhiệm của công ty. Tuy nhiên, khái niệm ủy quyền được hiểu rộng hơn khái niệm này trong quyết định Tesco [Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass] của người Anh.


Trường hợp người lãnh đạo, người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền của pháp nhân nhưng lại phạm tội do vượt quá thẩm quyền được trao, hoặc lợi dụng danh nghĩa pháp lý hoặc vật chất của pháp nhân để thực hiện tội phạm vì quyền lợi của mình hoặc lợi ích của mình thì về nguyên tắc chỉ có cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm về tội phạm đó còn pháp nhân sẽ không bị truy cứu TNHS về hành vi vượt quá của họ.

Trong vụ án Rhône (Le) c. Peter A.B. Widener (le) năm 1993,
 khi xử lý vụ án, Thẩm phán Lacobucci cho rằng thẩm quyền chuyên biệt được trao cho một nhân viên là một sự ủy quyền lãnh đạo rõ ràng hoặc ngầm để diễn đặt các chính sách của công ty và giám sát sự áp dụng, chứ không đơn giản chỉ là sự thực hiện chúng, và rằng các Toà án cần phải kiểm tra ai đã được trao quyền quyết định trong phạm vi hoạt động thường xuyên của công ty.


Như vậy yếu tố bản lề để phân biệt người lãnh đạo của công ty với các nhân viên của công ty là năng lực tiến hành thẩm quyền quyết định những vấn đề thuộc chính sách chung của pháp nhân chứ không phải đơn thuần là áp dụng chính sách trong phạm vi các thao tác nghề nghiệp.

   Luật sửa đổi bổ sung BLHS năm 2003 quy định pháp nhân chỉ có thể bị chịu trách nhiệm về những hành vi (hành động hoặc không hành động) của các cán bộ cấp trên (cadres supérieurs). Cán bộ cấp trên bao gồm tất cả những người đảm nhận vai trò quan trọng trong:

· việc soạn thảo những định hướng của tổ chức;
· quản lý những lĩnh vực hoạt động quan trọng của tổ chức.

    Như vậy, rõ ràng định nghĩa trên là nhằm vào chức năng của người đảm nhiệm, chứ không chỉ là chức vị.

     BLHS mới năm 1995 của Australia đã sử dụng khái niệm mới, đó là khái niệm văn hoá pháp nhân (culture corporative)
 nh​ư là cơ sở TNHS của pháp nhân. Theo đó, khái niệm ý định phạm tội của nghiệp đoàn (intention corporative) không có thể chỉ giới hạn bởi ý định phạm tội của cá nhân các nhân viên, ngư​ời lãnh đạo hoặc giám đốc của pháp nhân, mà nó còn liên quan tới chính sách thể hiện rõ ràng hoặc ngầm định hư​ớng cho các hoạt động của pháp nhân. Trong Phần 12.5  BLHS mới của BLHS Australia đã phân biệt rõ ràng  hành vi của cá nhân với hành vi thuần tuý của pháp nhân.

          áp dụng các quy định tại Phần 12 của BLHS này có thể nói là khá phức tạp. Điều 12.3 quy định là ý định phạm tội, cố ý hoặc vô ý là những yếu tố chủ yếu của tội phạm bị trách cứ. Điều luật đã quy định 4 cách thiết lập chứng cứ cho việc này:
· Lỗi của pháp nhân đư​ợc thiết lập nếu Hội đồng quản trị rõ ràng hoặc ngấm ngầm cho phép hoặc trao quyền hoặc tạo cớ cho việc thực hiện một tội phạm.
· Lỗi của pháp nhân có thể đ​ược thiết lập bởi chứng cứ là một người lãnh đạo của pháp nhân có ý định hoặc khinh xuất thực hiện một tội phạm hoặc là ủy quyền, cho phép thực hiện một tội phạm.
· Lỗi của pháp nhân đ​ược thiết lập với bằng chứng có sự tồn tại của văn hoá pháp nhân là nguồn gốc thúc đẩy, dung dưỡng những hành vi  không tôn trọng pháp luật.
· Lỗi của pháp nhân được thiết lập nếu chứng minh đ​ược là văn hoá pháp nhân yếu đã không tạo dựng đư​ợc bầu không khí cho việc tôn trọng luật. 

            BLHS của Australia đã thực hiện đư​ợc một b​ước quan trọng trong việc định nghĩa khái niệm lỗi pháp nhân. Đối với vấn đề này, khái niệm văn hoá pháp nhân được coi là nguồn gốc thúc đẩy sự thực hiện một tội phạm là rất hấp dẫn. Khái niệm này cho phép quy kết TNHS đối với pháp nhân, mặc dù không xác định lỗi nào có thể đồng nhất hoá với một cá nhân riêng biệt dẫn đến lỗi tập thể của pháp nhân. Nh​ư vậy, quan niệm về văn hoá pháp nhân là một cách thức vô cùng độc đáo sự mở rộng phạm vi TNHS của pháp nhân bằng cách mở rộng khái niệm lỗi gián tiếp thông qua khái niệm văn hoá pháp nhân. 

5. Hình phạt áp dụng đối với pháp nhân phạm tội

           Nghiên cứu cho thấy, chế tài hình sự áp dụng đối với pháp nhân phạm tội trong LHS các nước theo truyền thống common law duy nhất là hình phạt tiền (fine). Tuy nhiên mức phạt tiền tối đa đối với từng loại tội phạm được quy định trong LHS của mỗi nước là không giống nhau, Ví dụ ở Hoa Kỳ, các mức phạt tiền được áp dụng cho tổ chức bị buộc tội là: 1) Đối với tội nghiêm trọng hoặc tội ít nghiêm trọng dẫn đến chết người phạt không quá 500.000 USD; 2) Đối với bất kỳ một tội ít nghiêm trọng nào khác phạt không quá 100.000 USD; c) Đối với tội vi cảnh phạt không quá 10000 USD. Còn theo BLHS đã được sửa đổi của Canada năm 2003 thì đối với các tội được xét xử theo thủ tụ rút ngắn (tức là các tội ít nghiêm trọng mà mức hình phạt tù cao nhất áp dụng với cá nhân phạm tội là 6 tháng và/hoặc mức phạt tiền cao nhất là 2000$), nếu như Điều 719 (647) BLHS cũ quy định mức tiền phạt cao nhất áp dụng đối với pháp nhân là 25.000$ thì nay theo BLHS mới sửa đổi mức phạt tiền cao nhất đối với loại tội phạm này là đến 100.000$. Đối với các tội phạm nghiêm trọng, BLHS trước và sau khi sửa đổi không quy định mức phạt tiền mà do Toà án quyết định đối với từng trường hợp phạm tội cụ thể. 
Để quyết định hình phạt đối với tổ chức phạm tội do khinh xuất. Trong khi LHS các nước khác trong truyền thống common law không quy định những căn cứ quyết định hình phạt tiền với pháp nhân phạm tội, thì BLHS mới sửa đổi của Canada  đòi hỏi Toà án khi áp dụng mức hình phạt tiền phải cân nhắc các dấu hiệu như: Những lợi ích mà pháp nhân, tổ chức đã nhận được từ việc thực hiện tội phạm; mức độ phức tạp của quá trình chuẩn bị, sửa soạn gắn với việc phạm tội và cũng như sự phức tạp của chính bản thân tội phạm; việc mà pháp nhân, tổ chức đã mưu tính che giấu tài sản hiện có hoặc chuyển dịch nó nhằm tránh né việc trả tiền phạt hoặc bồi thường; hậu quả mà hình phạt gây ra đối với khả năng tồn tại được về kinh tế đối với pháp nhân, tổ chức và công ăn việc làm của nhân viên pháp nhân, tổ chức đó; chi phí của các cơ quan công quyền trong khuôn khổ cuộc điều tra, truy tố, xét xử liên quan tới tội phạm của pháp nhân, tổ chức; tất cả những khoản sửa chữa, bồi thường thiệt hại mà pháp nhân, tổ chức phải chịu hoặc phải thực hiện vì lợi ích của người bị hại…(Điều 718.21 BLHS).

Hình phạt áp dụng đối với tổ chức phạm tội nghiêm khắc hơn bởi luật mới. Nó cho phép tòa án trừng trị tổ chức phạm tội bởi hình phạt tiền không giới hạn và/ hoặc thông báo công khai bản án.

6.  Kết luận: 

 Từ kết quả nghiên cứu chế định TNHS của pháp nhân trong LHS Các nước theo truyền thống common law có thể rút ra những kết luận sau:

1)  Trong truyền thống common law, Anh là nước đầu tiên xác lập chế định TNHS của pháp nhân trong PLHS trên cơ sở các án lệ, sau đó chế định này lan đã lan toả ra các nước khác như Mỹ, Canađa, Australia, New Zealand,…

2)  Tiếp thu kinh nghiệm của các Tòa án Anh trong việc giải quyết vấn đề TNHS của pháp nhân, ngay từ cuối thế kỷ XIX, các Toà án Hoa Kỳ, Canada, Australia và các nước khác trong truyền thống common law tiến hành xử lý về hình sự đối với pháp nhân phạm tội. Các Toà án ở mỗi nước, trên cơ sở các phán quyết từ vụ án này đến vụ án khác đã xây dựng nên chế định TNHS của pháp nhân trong LHS của nước mình.

3)  Các nước trong truyền thống này đã và đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung PLHS để tiếp tục hoàn thiện một bước chế định TNHS của pháp nhân ở nước mình như Anh có Dự thảo BLHS năm 1987 (chưa được Nghị viện thông qua), Australia đã thông qua BLHS sửa đổi năm 1995; Canada sửa đổi, bổ sung BLHS của mình năm 2003…

4) Pháp nhân hoặc tổ chức với tư cách là chủ thể của TNHS có thể là những thực thể có tổ chức hoặc thực thể cá thể có tư cách pháp nhân (corporations), nhưng cũng có thể là các nhóm, hội, hiệp hội... không có tư cách pháp nhân. Chủ thể chịu TNHSPN không chỉ là những pháp nhân, tổ chức theo luật tư mà còn bao gồm cả những pháp nhân, tổ chức theo luật công phạm tội (các pháp nhân theo luật công hoặc luật tư- như cách phân biệt theo hệ thống civil law).
5) Pháp nhân hoặc tổ chức có thể bị truy cứu TNHS đối với mọi tội phạm được quy định trong BLHS và các luật chuyên ngành, trừ những trường hợp đặc biệt được LHS Anh quy định như đã trình bày ở trên.
6) Trong thực tiễn xét xử, Toà án các nước đã đưa ra những giải pháp khác nhau để có thể áp dụng chế định TNHS của pháp nhân tại mỗi nước. Một giải pháp quan trong nhất mà các nước chấp nhân làm cơ sở quy kết TNHS của pháp nhân là lý thuyết đồng nhất hoá. Lý thuyết này có nguồn gốc từ thực tiễn xét xử của các Toà án Anh. Hiện nay nó được áp dụng rất linh hoạt trong từng nước.

7)  Theo quy định trong LHS mỗi nước trong truyền thống common law thì đối với pháp nhân phạm tội chỉ có phạt tiền là hình phạt duy nhất được áp dụng. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt đối với pháp nhân phạm tội, các Thẩm phán cần phải dựa vào những yếu tố nhất định được luật quy định để xác định mức phạt tiền phù hợp.
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